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I MỞ ĐẦU: 

Thông thường người ta chia sụp mi thành hai nhóm: sụp mi bẩm  sinh và sụp mi mắc 
phải. Đa số sụp mi mắc phải là do nhược cơ sau khi loại trừ giả sụp mi.[1] [2][3]. Khoảng 55 
đến 60% các trường hợp sụp mi là bẩm sinh[3].  Do thoái hoá cơ nâng mi không rõ nguyên 
nhân. Tình trạng nầy thường là theo chu kỳ nhưng có lẽ do di truyền. Sụp mi bẩm sinh thật sự 
có thể kết hợp với các bất thường về cơ khác. Một số bệnh nhân sụp mi từ khi mới sinh, cũng 
có thể một số khác do chấn thương lúc sinh. Cơ chế sụp mi thật sự chưa được biết rõ. Theo 
Berke và Wadsworth nguyên nhân sụp mi có thể là do tổn hại thần kinh III.  Jackson với kính 
hiển vi điện tử  cho thấy thoái hóa cơ. Phân loại sụp mi gồm 6 loại : Cơ thẳng trên bình 
thường, cơ thẳng trên yếu, có nếp quạt mí, nguồn gốc  thần kinh, liệt dây thần kinh III bẩm 
sinh, hội chứng Horner và Marcus Gunn. Sụp mi một bên thì thường gặp hơn hai bên. Chẩn 
đoán độ sụp mi theo Berke :nặng khi he mi <4 mm, vừa 4-6mm, nhẹ>7mm.  

Điều trị bao gồm đánh giá sụp mi và chọn phẫu thuật thích hợp. Phẫu thuật hiện nay 
bao gồm: rút ngắn cơ nâng mi, tăng cương cơ nâng mi bằng gân cơ đùi tuỳ theo chỉ định. 
Thông thường các tác giả khuyến cáo phẫu thuật chỉnh non hơn  là chỉnh  già. Điều chỉnh  vừa 
phải cho trẻ lớn tuổi có độ sụp mi ổn  trong thời gian dài.  

Fasanella Servat là phẫu thuật thường dùng cho sụp mi nhẹ 1 đến 3mm và chức năng 
cơ nâng mi còn tốt 9 đến 13mmm[3]. Chúng tôi cải biên phẫu thuật Fasanella Servat vì chỉ 
định cuả phẫu thuật nầy được áp dụng cho trẻ từ 11 tuổi trở lên và ngừơi lớn. Biến chứng phẫu 
thuật bao gồm: Quá mức, dưới mức điều chỉnh; nếp mi xấu, lông mi không đều, bờ mi khuyết, 
thừa da mi, đóng mi không kín, phòi kết mạc.  

Qua bài nầy chúng tôi đề xuất phẫu thuật cải biên để có thể khắc phục một số những 
biến chứng nêu trên và là một phương pháp ít xâm lấn so với phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi. 
 
 
 
 
 
II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: 
1 ĐỐI TƯỢNG:  

Các bệnh nhân sụp mi bẩm sinh đến yêu cầu phẫu thuật và có chỉ định phẫu thuật.  
2.PHƯƠNG PHÁP:  



Thử nghiệm can thiệp lâm sàng, không ngẫu nhiên, không đối chứng, tự chứng trước và 
sau mổ 
 
 Biện pháp chẩn đoán, can thiệp và đo lường chính: 
*Chẩn đoán độ sụp mi theo Berd. 
* Chẩn đoán loại trừ khỏi phẫu thuật :Thử nghiệm nước đá chẩn đóan sụp mi nhược cơ. 
* Đo lường chính bằng thước milimet. 

Phương pháp phẫu thuật Fancesnella Servar -Simonton cải biên điều trị sụp mi bẩm 
sinh.  

Kỹ thuật được mô tả chi tiết như sau: 
1. Tiêm 2ml lidocain 2% vào trong da vùng mi trên. 
2. Đường rạch da song song với bờ mi và cách bờ mi 5mmm. Tách đường rạch phiá dưới đến 
gần sụn bờ mi. Tách đưởng rạch phía trên đến tận hốc mắt dây chằng Whitnall khoảng 
40mmm để gấp đôi lại, tùy trường hợp sụp mi (Hình1).Lúc bóc tách nên cầm máu cẩn thận, 
phải bảo bệnh nhân nhìn xuống, tránh không làm phòi mở hố mắt.(Hình 2) 
3. Đặt 3 muĩ chỉ rời 5-0 Vicryl theo thứ tự :giữa , trong và ngoài : Đặt muĩ chỉ thứ 1: Từ da 
trán ở phiá trên chân mày chui qua màng bao cơ nâng mi đến giữa sụn mi trên (tương ứng vị 
trí 12 giờ) vòng qua 4mm, sau đó đi ngược trở lên chui qua bao cơ nâng mi ra da trán trên chân 
mày. Kế đến đặt mũi chỉ thứ 2 phiá trong, và thứ 3 phiá ngoài.(Hình 2 và 3). Mũi chỉ nầy sẽ 
cắt vào khoảng 10 ngày đến 2 tuần lể sau. 
4. Rút ngắn cơ nâng mi bằng cách gập đôi ngược cơ nâng mi : rút 3 sợi chỉ trên theo thứ tự 
giữa, trong, ngoài, sau đó cột chỉ trên miếng gạt quấn tròn. Việc cột trên miếng gạt nầy là để 
siết chặt thêm nếu điều chỉnh còn non(có thể tháo gạt để siết chỉ) hoặc nới lỏng ra nếu điều 
chỉnh già trong thời gian sau phẫu thuật(Hình 4). Không cắt ngắn cơ nâng mi như phương pháp 
Fasanella Servat . 
5. Khâu vắt hay khâu mũi rời hai mép da tự do kết thúc phẫu thuật.(Hình4). Chỉ nên cắt da 
thừa trong trường hợp sụp mi nhiều và dư da. 
 
 
 
 
 
III KẾT QUẢ:    BẢNG CHI TIẾT THEO DÕI CÁC BỆNH NHÂN SỤP MI: 
 

BNï Tuổi Giơí Mắt mở:  Khemi mm Mắt nhắm: Hở 
mi 

   Trước mổ Sau  mổ 
1tháng 

Sau mổ 
1năm 

Sau mổ  6 
tháng 

1 16 nu 2 7 5  



2 16 nu 2 7 5  
3 17 nu 2 7.5 6  
4 17 nu 2 7.5 6  
5 18 nam 2.5 7.5 6.5  
6 18 nu 2.5 7.5 6.5  
7 19 nu 2.5 7.5 7  

   2.5 8 7  
8 19 nam 2.5 8 7  
9 20 nam 3 8 7  

10 20 nu 3 8 7  
11 20 nu 3 8 7  
12 21 nu 3 8 7  
13 22 nam 3 8 7  
14 22 nam 3 8 7  

   3 8 7  
15 22 nu 3 8 7  
16 23 nam 3 8 7  
17 23 nu 3 8 7  
18 24 nu 3.5 8 7  
19 25 nam 3.5 8 7  
20 26 nu 3.5 8 8  
21 27 nu 3.5 8.5 8  
21 27 nam 4 9 8 0.5 
23 28 nu 4 9 8 0.5 
24 29 nu 4 9.5 8 0.5 
25 30 nu 4 9.5 8 0.5 

   4 9.5 8 0.5 
26 35 nu 4 9.5 8.5 0.5 
27 39 nam 4 9.5 8.5 0.5 
28 40 nu 4.5 10 8,5 1 

   4.5 10 8,5 1 
29 42 nu 5 10 9 1.5 
30 45 nam 5 10 9 1.5 
31 45 nu 5 10 9 2 
32 58 nam 5 10 9 2 

Tổng 853  113.5 276.5 227 12.5 
TB 26.66  3.55 8.64 7.57 0.96 
SD 10.25  0.81 0.90 0.79 0.59 

 



 
 
Chọn vào nghiên cưú có 36 mắt được phẫu thuật của 32 người bệnh, trong đó nam 11 
(34,37%) và nữ 21 người(65,62); có 4 bệnh nhân sụp cả 2 mắt. 
 Tuổi trung bình 26,66   10,25. Tuổi  thấp nhất 16 thuộc phái nữ, tuổi cao nhất 58 thuộc phái 
nam.  
Trước phẫu thuật:  
 Sụp mi nhẹ:0; vừa:13 mắt;  nặng:23 mắt.  
 Khe mi :3, 55mm  0,80  

Sau phẫu  thuật:   
 Một tháng ( 36 mắt) Khe mi :9,21mm  1,55mm .  
 Sáu tháng sau phẫu: Khe mi: 8,64mm   0,90mm, khi nhắm mắt khe mi hở 0,96mm  

0.59mm;  
 Một năm sau phẫu : Khe mi: 7, 56mm  0,79mm, mắt nhắm kín không có ca hở mi, 

tiếp tục theo dõi tình trạng sụp mi. 
IV BÀN LUẬN:  
 Đa số sụp mi mắc phải là do nhược cơ sau khi loại trừ giả sụp mi.[1] [2][3]. Nhược cơ là 
một bệnh mãn tính, tái phát do sự mệt mõi cuả cơ vân. Bệnh có thể khởi phát ở bất kỳ tuổi 
nào nhưng nhược cơ thường xảy ra ở phái nữ, trẻ. Nhược cơ có thể xảy ra 15% ở những trẻ có 
bà mẹ bị nhược cơ. Tuổi thường gặp  từ 20 đến 50. Sụp mi và lé là những triệu chứng sớm và 
thường gặp trong nhược cơ, có thể có song thị hay yếu một số cơ khi mệt mõi [2][4]. Nhược cơ 
là một rối loạn cuả cơ yếu và mệt gây nên do kháng thể đối với các thụ thể acetylcholine ở 
tấm động. Những triệu chứng có thể thoáng qua kháng thể kháng thụ thể acetylcholine xuyên 
qua nhau thai. Nhược cơ có thể là bệnh toàn thân hoặc chỉ tại mắt. Khoảng một phần ba bệnh 
nhân nhược cơ có triệu chứng riêng lẻ tại mắt lúc khởi phát. Nếu nhược cơ có triệu chứng ở 
mắt suốt ba năm được xem  như nhược cơ toàn thân.  Khoảng 85% đến 90% nhược cơ có dấu 
hiệu ở mắt lúc chẩn đoán. Sụp mi có thể một bên hay hai bên. Tính thay đổi và sự mệt mõi là 
những dấu hiệu chính trong nhược cơ. Sụp mi có thể không có hoặc nhẹ buổi sáng và tăng dần 
lên buổi chiều. Cố gắng nhìn lên hoặc co kéo mi sụp sẽ gây sụp ở mắt bên kia. Thử nghiệm 
Tensilon cho những bệnh nhân nhược cơ có đồng tử bình thường. Chẩn đoán với thử nghiệm 
Tensilon và kháng thể antiacetylcholine. Nhiều tác giả dùng thử nghiệm áp nước đá trên  mi 
sụp để chẩn đoán sụp mi do nhược cơ thì an toàn và hiệu qua û[5]. Sự gia tăng nhiệt độ có thể 
làm tổn hại cơ, nhưng trái laị,ï sự giảm nhiệt độ tăng tính co rút cơ. Hạ thấp nhiệt độ có lẽ cải 
thiện chức năng nhược cơ có lẽ ức chế vai trò cuả acetylcholine. Áp nước đá trên mi sụp từ 5 
đến 10 phút, khoảng nghĩ 2 phút. Chúng tôi dùng thử nghiệm áp nước đá sau 10 phút độ sụp 
mi cải thiện cao nhất, từ 10 đến 20 phút duy trì sự cải thiện để loại trừ các ca sụp mi do nhược 
cơ không thực hiện phẫu thuật loại khỏi nhóm nghiên cứu. 
 Khoảng 55% đến 60% các trường hợp sụp mi là bẩm sinh[3]. Do thoái hoá cơ nâng mi 
không rõ nguyên nhân. Tình trạng nầy thường là theo chu kỳ nhưng có lẽ do di truyền. Sụp mi 



bẩm sinh thật sự có thể kết hợp với các bất thường về cơ khác. Một số bệnh nhân sụp mi từ khi 
mới sinh, cũng có thể một số khác do chấn thương lúc sinh. Cơ chế sụp mi thật sự chưa được 
biết rõ. Theo Berke và Wadsworth nguyên nhân sụp mi có thể là do tổn hại thần kinh III.  
Jackson với kính hiển vi điện tử  cho thấy thoái hóa cơ. Phân loại sụp mi gồm 6 loại thì các 
trường hợp cuả chúng tôi có 19 người thuộc nhóm 1 Cơ thẳng trên bình thường và 3 người 
thuộc nhóm 2 cơ thẳng trên yếu nầy. Sụp mi một bên thì thường gặp hơn hai bên có 4 ca gồm 
3 nữ và 1 nam, sụp mi cả 2 mắt. Về giới tính  tỉ lệ nữ / nam của chúng tôi 21/11 # 2 so với sụp 
mi của tác giả Lê văn Long, Nguyễn văn Đàm tỉ số nữ / nam = 1,6 và Trần ngọc Ân = 2,3 [6] 
 Điều trị sụp mi: bao gồm đánh giá sụp mi và chọn phẫu thuật thích hợp. Phẫu thuật thường 
chỉnh non hơn  là chỉnh  già. Điều chỉnh  vừa phải cho trẻ lớn tuổi có độ sụp mi ổn  trong thời 
gian dài. Fasanella Servat là phẫu thuật thường dùng cho sụp mi nhẹ 1 đến 3mm và chức năng 
cơ nâng mi còn tốt 9 đến 13mmm[3][7]. Chúng tôi dùng phẫu thuật Fasanella Servat cải biên 
vì chỉ định cuả phẫu thuật nầy cho trẻ từ 11 tuổi trở lên và ngừơi lớn. Biến chứng của phẫu 
thuật này bao gồm: điều chỉnh quá mức, điều chỉnh dưới mức; nếp mi xấu, lông mi không đều, 
bờ mi khuyết, thừa da mi, đóng mi không kín, phòi kết mạc mi.  
 Chúng tôi cải biên gập ngược cơ nâng mi mà không cắt ngắn cơ nâng mi do đó đã khắc 
phục một số những biến chứng nêu trên như bờ mi không bị khuyết, điều chỉnh hàng lông mi 
đều,  không phòi kết mạc mi. Đây là ưu điểm thứ nhất của phương pháp này: ít xâm lấn, dể 
thực hiện và đạt hiệu quả [8][9][10]. 
 Theo Simonton, nếu điều chỉnh non hay già phải mổ lại trong vài ngày hoặc tuần lể cũng 
cùng phương pháp làm lỏng cơ nâng mi hay cắt ngắn thêm cơ nâng mi[3][7][11]. Với phương 
pháp của chúng tôi với quấn gạt tròn có thể siết chặt nếu chỉnh non hoặc nới lỏng nếu chỉnh 
già từ 1-2mm, đây là ưu điểm thứ hai của phương pháp này:mũi chỉ có thể điều chỉnh vào các 
ngày sau khi phẫu thuật[8][[9][10]. 
 Khuyết điểm  cuả phương pháp chúng tôi là một tháng sau phẫu mi dầy, bệnh nhân có 
cảm giác nặng mí, độ cao khe mi 9mm, khi nhắm mi hở 1,5mm. Tuy nhiên qua theo dõi, sau 6 
tháng mi bớt dầy, độ cao khe mi 8 mm, khi nhắm mi hở 1mm, sau 1 năm mỏng gần bình 
thường, bệnh nnhân không còn cảm giác nặng mí, độ cao khe mi 7 mm mắt nhắm kín (Hình5). 
Một số tác gỉa chú trọng vai trò hở mi sau phẫu thuật sụp mi [12],[13],[14]. Hiện người bệnh 
đang được theo dõi độ sụp mi vì sau một năm không còn người bệnh nào hở mi. 
 Hương nghiên cứu tiếp theo là tính toán chính xác dộ gập mi trước khi phẫu thuật.    
 

Tóm tắt : PHẪU THUẬT SỤP MI: MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI CẢI BIÊN 
1 Mục tiêu: Đánh giá kết qủa 36 mắt của 32 người bệnh sụp mi bẩm sinh được chẩn đoán và 
điều trị bằng phẫu thuật mới cải biên qua theo dõi sau một năm. 
2 Phương pháp nghiên cứu: 
Thử nghiệm can thiệp lâm sàng hàng loạt bệnh, không ngẫu nhiên, không đối chứng.  
3 Biện pháp chẩn đoán, can thiệp và đo lường chính: 
* Loại trừ không phẫu thuật sụp mi nhược cơ :Thử nghiệm nước đá chẩn đóan.  



* Đo lường độ sụp mi bằng thước milimet. 
* Phương pháp phẫu thuật: cải biên Fascanella Servat -Simonton (hình): 
 Thì 1 : Tiêm 2ml lidocain 2% vào trong da vùng mi trên. 
 Thì 2 : Đường rạch da song song với bờ mi và cách bờ mi 5mmm. Tách đường rạch phiá 
dưới đến gần sụn bờ mi. Tách đưởng rạch phía trên đến tận hốc mắt dây chằng Whitnall 
khoảng 30-40mmm để gấp đôi lại, tùy trường hợp sụp mi(Hình1). Lúc bóc tách nên cầm máu 
cẩn thận, phải bảo bệnh nhân nhìn xuống, tránh hết sức đừng làm phòi mở hố mắt.(Hình 2) 
 Thì 3 : Đặt 3 muĩ chỉ rời 5-0 Vicryl theo thứ tự :giữa, trong và ngoài : Đặt muĩ chỉ thứ 1: Từ 
da trán ở phiá trên chân mày chui qua màng bao cơ nâng mi đến giữa sụn mi trên (tương ứng 
vị trí 12 giờ) vòng qua 4mm, sau đó đi ngược trở lên chui qua bao cơ nâng mi ra da trán trên 
chân mày. Kế đến đặt mũi chỉ thứ 2 phiá trong, và thứ  3 phiá ngoài.(Hình 2 và 3). Mũi chỉ 
nầy sẽ cắt vào khoảng 10 ngày đến 2 tuần lể sau. 
 Thì 4: Gập đôi ngược cơ nâng mi bằng cách rút 3 sợi chỉ trên theo thứ tự giữa, trong , 
ngoài, sau đó cột chỉ trên miếng gạt quấn tròn đường kính 1cm. Việc cột chỉ trên miếng gạt 
nầy là để siết chặt thêm nếu điều chỉnh còn non (có thể tháo gạt để siết chỉ) hoặc nới lỏng ra 
nếu điều chỉnh già (Hình 4). Không cắt ngắn cơ nâng mi thừa như phương pháp Fasanella 
Servat . 
 Thì 5 : Khâu vắt hay khâu mũi rời hai mép da tự do kết thúc phẫu thuật.(Hình4). Chỉ nên 
cắt da thừa trong trường hợp sụp mi nhiều. 
4 Kết quả: 
Có 36 mắt  của 32 người bệnh (trong đó nam 11 và nữ 21 người) được phẫu thuật. Tuổi trung 
bình 26,66   10,25. Tuổi  thấp nhất 16 thuộc phái nữ, tuổi cao nhất 58 thuộc phái nam.  
Trước phẫu thuật: Sụp mi nhẹ:0; vừa:13 mắt;  nặng:23 mắt. Khe mi :3, 55mm  0,81  
Một tháng sau phẫu ( 36 mắt) Khe mi :9,21mm  1,55mm .  
Sáu tháng sau phẫu: Khe mi: 8,64mm   0,90mm, khi nhắm mắt khe mi hở 0,96mm  0.59mm;  
Một năm sau phẫu : Khe mi: 7, 57mm  0,79mm, mắt nhắm kín, tiếp tục theo dõi. 
5 Kết luận: 
Phương pháp phẫu thuật sụp mi cải biên có thể điều chỉnh trong tuần lể đầu sau phẫu bước 
đầu đạt kết qủa mong đợi sau một năm theo dõi.  
 
 
 
 
SUMMARY: Ptosis surgery : A new procedure for correction of congenital ptosis. 
Objective: An evaluating  for new technic in ptosis surgery. 
Design:An interventional clinical trial, non comparative, non randomised study in 36 eyes of 32 
consecutive patients 
Principal measurements  and intervention: 
*A modified Fasanella Servat procedure to correct congenital ptosis. 
*Measurement by milimeter for ptosis and  in follow-up. 



Results:Interventional clinical trial 36 cases :6 months postoperation to one year postoperation: 
palpebral fissure, corneal exposure:, thinner lid and palpebral fissure  
Conclusion For our surgical procedure with the adjust suture that can be corrected in the first week 
post operation has a good result after one year follow-up. 
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